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TOM TAT

Viéc giam thué nhap khau thit trwéc lich trinh cam két véi WTO cua Viét Nam vao nam 2008 cuing
véi sw gia tdang nhanh chéng cuta gia ca va dich bénh da dwa ngwi chan nudéi vao hoan canh khé
khan. Nghién ctru dwoe tién hanh nhdm danh gia tac dong kinh té cta cac thay déi bat loi nay téi
ngwi chan nudi va dwa ra mot sé khuyén nghi vé mit chinh sach. Sé liéu diéu tra 45 hd chan nuéi va
15 trang trai nim 2009 tai huyén Van Giang, Hwng Yén cung vé&i thong ké mo ta, so sanh véi t - test
cho thay, ngwđi chin nudi da cộ nhirng rng xtr kha khac biột trong diộu chinh quy mộ, tuy nhiộn cộ
xu hwéng thay dbi ky thuat cho an va giébng nham tiét kiém chi phi. Phan tich cho thay thu nhap tir
chan nudi lgn da giam tir 45% - 75% theo gia tri danh nghia va tr 55% - 80% theo gia tri diéu chinh
lam phat, trong khi thu nhap tir chan nuéi lon chiém hon 90% téng thu nhap cta hé. Viéc giam thué
nhap khau, bén canh tac dong tiéu cwe t&¥i ngwdi chin nudi, con la canh bao cho nganh néng nghiép.
Cac khuyén nghi va goi y vé mat chinh sach dwoc dwa ra nham giup ngwei chian nubi Viét Nam
“chuén bi” t&t hon cho mét cudc canh tranh gay gat tlr nam 2012.

Tir khéa: Ngwoi chdn nuéi lon, tac déng kinh té, Van Giang.

SUMMARY

Reduction of import tax on meat (including pork) earlier than the schedule committed to WTO in
2008, with high inflation and diseases in Vietham had put pig raisers in difficult situation. The study
aimed at assessing economic impact of these changes on pig raisers and propose some
recommendations and policy implications. Data was collected from interviews with 45 pig
smallholders and 15 pig farms in Van Giang District, Hung Yen in 2009. Descriptive and comparative
statistics with t-test was employed. The results show that pig raisers had different responses to the
adverse change in term of rescaling of production. However pig raisers had changed farming
practices and use of breeds to reduce cost. On average, income from pig production (accounting for
about 90% total farm household income) was reduced by from 45% - 75% and 55% - 80% in 2008 as
compared to 2007, by nominal and real terms, respectively. The tax reduction, in one hand had
negative impact on pig raiser; in other hand put an alarm on Vietham’s agriculture sector.
Recommendation and policy implications were drawn, for a “better prepared” Viethamese pig raisers
before a stiff competition in the coming time, especially after 2012.

Key words: Economic impact, pig raiser, Van Giang.

1. DAT VAN DE

Su kién Viét Nam gia nhap T6 chic
Thuong mai Thé giéi (WTO) da dugc thao
luan rat nhiéu trén cac dién dan, trong dé6
nong nghiép vin la tAm diém cha su quan
tam. Khu vuc chén nudi tao ra gan 1/3 trong
tong gia tri san xuit cia nganh noéng nghiép
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dudng nhu chiu nhiéu bién doéng hon so véi
cac khu vuc san xudt néng nghiép khac do
stic canh tranh cta san phdm chin nuéi
trong nudc han ché va dic biét 1a trg cap cua
cac nudc xudt khau vao Viéet Nam. Mot trong
nhiing cam két cua Viét Nam véi WTO la
giam thué nhap khau thit, trong d6 dén nam
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2012, thué nhéap kh4u thit lon tuci hoic uép
lanh phai gidm con 25%. Tuy nhién, mtc
thué nay trén thuc t&€ da gidm xudng con
20% vao nam 2008.

Huyén Vin Giang (tinh Hung Yén) nidm
trong khu vuc dong bang séng Hong, cé
nganh chan nudi lgn kha phét trién va la
mot trong nhiing ngudn thu nhap chinh cta
néng dan. Ngudi chin nudi ciing khong nam
ngoai tac déng cta viée cit giam thué nhap
khdu nay. Xuét phat tit yéu cdu thuc tién va
tinh thoi sy ctia van dé, nghién cttu nay dugc
thuc hién v61 hai muc tiéu chinh: (i) Panh
gia tac dong cta chinh sach cit giam thué&
nhéap khau thit lgn d6i véi ngudi chian nudi
tai huyén Vin Giang, (ii) Dé xudt mot sd goi
¥ vé& mét chinh sach nhim gidp ngudi chan
nudi nang cao duge stic canh tranh san phim
thit lgn trong thoi ky hoi nhap.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

Thi trdn Vin Giang dugde chon 1a diém
nghién ctu vi diy la moét trong nhiing khu
vuc ¢ quy mo chin nudi vội sd dau lgn lộn
nh4t huyộn (nam 2008 dộng gộp 38% tong gia
tri san xuat cta thi tran) va 1a noi chin nudi
lgn thit phat trién kha sém so v6i mot s6 xa
khac trong huyén.

S6 liéu thi cap dude thu thap tai Tong
cuc Thong ké, Bo Nong nghiép va Phat trién

ndng thén va phong Théng ké thi tran Vin
Giang. S6 liéu so cap dudc thu thap théng
qua st dung bang cdu héi cdu tric phong
van 60 ngudi chin nudi tai thi trdn Vin
Giang, bao gdbm 45 hd chan nuéi (chia ra hai
quy moé: quy mo viua tt 30-100 con/h6/nam,;
quy moé 16n trén 100 con/ndm) va 15 trang
trai. Ngoai ra, thdo luan nhém ciing dudc
tién hanh véi ho chin nudi va can bo hgp tac
x& nong nghiép.

S6 litu duge xu ly thong qua phuong
phap thong ké mé ta va thong ké so sanh cac
s6 binh quén, st dung t-test dé kiém dinh su
khac biét cho gia tri trung binh. Hach toan
chi phi va két qua san xuit cling dude su
dung trong c4 ho va trang trai chén nudi, véi
thu nhap cubi cing bao gbm ca coéng lao dong
gia dinh. Panh gia tac dong truéc va sau
dugc thuyc hién v6i nam 2007 va nam 2008,
viéc so sanh thu nhap ti chidn nubi lgn nadm
2008 so véi 2007 duge diéu chinh véi toc dod
lam phat cia nam 2008 1a 23% (GSO, 2008).

Trong khung phan tich tac dong cé ca
yéu t6 lam phat, vi day 12 mot trong nhiing
bién s6 vi md chiu anh hudéng cha qua trinh
hoi nhap va cÂ6 anh hudng tội ngusi chin
nudi (Hinh 1). Do mot s6 han ché, nghién
ctu khéng di sau vao cac yéu t6 nhu dich
bénh, co s6 ha tang, v.v... anh hudng t6i thi
truong va hanh vi ciia ngudi chian nudi.

Thay d6i méi truong kinh té vi mo Hanh vi ngudi chan nuodi Tac dong
Thué nhap |  Giathitlon
khau giam noi dia gidm Thay d6i quy m san xuét
Thay d6i k¥ thuat/ cong > .
2R 5 e Thu nh
Gia dau - Chi phi ngh¢ san xuat (th&}cﬁé?é
vao tang | san xuat ting el i)
T _— cua nguoi
Lam phat chan nuoi
tang

Dich bénh

Quy mo6 san xuat, dau tu tai san co dinh

Lién két trong san xuat va tiéu thu san pham

Théi do cua nguodi chidn nudi vdi rui ro
T—

Hinh 1. Khung phan tich tac dong ctia mét s6 thay doi vi mo
tdi thu nhap ctia nguoi chan nubi

337



Nguyén Thi Duong Nga, Nguyén Thj Tra, Lé Ngoc Huéng

3. KET QUA NGHIEN cUU

3.1. Bién dong trong méi truéng kinh té&

vi mé déi véi nganh chian nubi

Lam phdt gia tang. Hoi nhap kinh té&
ciing c6 nghia nén kinh t& sé nhay cadm hon
v6i bién dong trén thi trudng thé gidi. Dau
ndm 2008 cung véi gia luong thuc va nguyén
liéu ting cao trén thé giéi cling anh hudng
t6i Viet Nam qua nhéap khau (Phan Thi Cic,
2009). Tu gifia nam 2007 dén thang 6/2008,
gia thic an chan nuéi lién tuc tang. Gia ngb
6 thang dadu nam 2008 da tang 18,7% so véi
6 thang dau nam 2007, khé dau dau tuong
tang 80%, lysine tang 27,7%. Trubc su gia
tdng nhanh chéng nay, Chinh phta da ban
hanh Nghi dinh s6 75/2008/ND-CP quy dinh
14 mat hang dugdec dua vao danh muc hang
héa thuc hién binh 6n gia, trong d6 c6 thudc
thd y va mot s loai thiic &n chan nudi nhu
ngd, dau tuong, va khé dau dau tuong. Gia
cam sau d6 6n dinh hon tir thang 7/2008 t6i
cudl nam.

Cdt gidm thué nhdp khdu thit lon. Vao
thoi diém cudi ndm 2007, Viét Nam bit dau
roi vao tinh trang lam phat cao, véi chi s6
gia tiéu dung thang 12/2007 ting 12,6% so
v6i cting ky nam trude. Ap luc ctia lam phat
gia ting ciing v6i ngudn cung noéng san trong
nudc han ché (gia luong thuc thuc phidm
tang do cau luong thuc thé gidi tang va bénh

dich) trong béi canh cau thit cho Tét 2008
ting. Pé kiém ché lam phat, binh 6n thi
truong, Bo Tai chinh da ra Quyét dinh 106
ngay 20-12-2007, giam thué nhap khéu & cac
mit hang thit sém hon 16 trinh va mtc thué
cam két v6i WTO. Trong d6, theo cam két,
dén 2012 Viét Nam méi phai cit giam thué
nhap khéiu thit lgn xuéng 25%. Tuy nhién,
thu€ nhap khau thit lon da giam tu 30%
xudng 20% nam 2008, ttc 1a nhanh hon so
v6i 16 trinh cam két.

Viéc cit giam thué& nhap khau da lam
cho khéi lugng thit lon nhap khiu ting
nhanh. S6 liéu 8 thang dau ndm 2008 cho
thay, khoi lugng thit dong lanh nhap khau
da tang gdp gin 3 lan so véi ca nam 2007.
Cu thé, khéi lugng thit lgn va noi tang nhap
nam 2007 chua day 500 tan, nhung 8 thang
dau nam 2008 da tang dot bién lén 8.612
tan, tang hon 18 1an so v6i nam 2007, tri gia
12,5 triéu USD (Bao Kinh t& néng thon,
2008). Cung véi d6 la gia mot sd loai san
pham khéac nhu ga nhap khau ciing thap hon
nhiéu so v6i ga noi dia khién gia thit lon
trong nuéc giam. Theo bao ciao nganh hang
thit cia Trung tdm Thong tin (B6 Noéng
nghiép & PTNT), gi4 thit lgn hoi phé bién &
cac tinh phia Béc tit mtc 32.000 - 36.000
d/kg (thang 6/2008) gidm xuéng con 26.000 -
30.000 d/kg (thang 9/2008), c¢6 noi gidm dudi
25.000 d’kg nhu 6 Thai Nguyén (Hinh 2).

Gia ban budén Ioen ho'i tai moét sé tinh nam 2008
(Ngudn: Agroviet)
45.000
Vi N
40.000 - /WVV/ (W
35.000 - / [S— ‘
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N
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Hinh 2. Gia ban buén lgn hoi tai mét sé tinh nam 2008

Nguon: Béo cdo nganh hang thit lon ndm 2008.
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Truée tinh hinh nay, Chinh pha d3 c6
Quyét dinh s6 67/2008/QD-BTC ngay
5/8/2008 giam thué v6i modt s6 méit hang
nguyén lidu san xudt thic &n gia stuc. Vao
thoi diém thang 10/2008, gia cac loai nguyén
liéu thiic 4n chén nubi thé giéi va trong nudec
dang xuéng thap, vi du nhu gia CIF kho dau
tudng giao sau 2 thang dugc chao ban 325 -
330 USD/tdn (so v6i thang 6 la 580
USD/t4n), gia ngd 14% d6 4m giao hang tai
kho 1a 3.400 - 3.600 dong/kg so véi thang 6 1a
5.200 dbéng/kg... va gia thiic 4n chin nuoi da
gidm 7 - 10% so v6i thoi diém thang 6,
nhung van con d mtic cao so véi gia lon hoi
dang 6 mtc th&p. Tinh trang nay da ddy
nhiéu ngudi chin nubi téi bo vuc pha san.
Chi trong hai thiang 8 va 9 nam 2008, c6
khodng 30% sb trang trai chin nudi 16n
trong nudc tam ngiing tha nudi do gia lgn hoi
giam xudéng ngang bang, tham chi thap hon
gi4 thanh sian xuat (B4o c4o nganh hang thit
lgn, 2008).

3.2. Tac dong cta chinh sach thué nhap
khiu thit lgn t6i ngusi chan nubi
lgn thit tai Van Giang

Thong tin chung vé cdc ho va trang trai
chadn nuoi.

Chu ho tham gia phdng van va cung cap
thong tin 1a nam gidi (100%), véi tudi binh
quan kha tré, véi trang trai 1a 36,5 va ho
chin nudi 1a 39,7 (Bang 1). Trung binh céc
chti trang trai ¢6 hon 10 nam di hoc, cao hon
so véi cac chu ho ch#én nudi.

Khong c6 su khéc biét dang ké trong quy
mé nhan khau va lao dong gitta cac ho va
trang trai. Toan bd cac trang trai két hop
chin nuoéi lgn v6i vuon va ao trong hé théng
VAC, trong khi @6 khéng c6 ho chan nudi
nao thuc hién mé hinh nay. Trung binh mot
trang trai c6 376,6m? danh cho chan nu6i
lgn, 16n hon gap 2 lan quy mo caa ho, trong
d6 dién tich dude xay dung kién cd chiém
80% (trang trai) va 72% (ho chén nudi).

Khong c6 trang trai hay hd chidn nu6i nao
thué lao dong thudng xuyén ma dua hau hét
vao lao dong gia dinh. Chéan nudi lgn tao ra
khoang 93% tdng gia tri san xuét ctia ca ho
chin nudi va trang trai nam 2008 (Bang 1).

Thay d6i gid bdn lon hoi cia nguoi
chan nuébi

Theo diéu tra, miic gia lon hon xuit
chuéng binh quén cac hd va trang trai ban
dugc dao dong 3,0 - 3,1 triéu dong/ta vao
nidm 2007 va giam xudng con tu 2,7 - 2,8
triéu déng/ta vao ndm 2008. Gia ban lgn hoi
cla trang trai cao hon ctua cac ho khoang
50.000 - 100.000 ddong/ta song su khac biét
nay khộng cộ ¥ nghia thộng ké. Nam 2008,
gia thit hol ngudi chan nuéi nhan dudc thap
hon nam 2007 tir 100.000 dong dén 300.000
dong/ta. Chénh léch gia ban qua hai nam 16n
nh&t d61 v6i nhém ho chén nudi quy mé 16n
(giam trung binh téi 220.000 dong/ta) do quy
mo dan 16n va chua c6 moéi lién két chéit ché
v6i thuong 1ai nén viéc tiéu thu san phidm
rat phu thuoc vao bién déng cua thi truong.
Nhiéu hé khéng ban dude, kéo dai thoi gian
nudi, dan dén trong lugng lon tang va giam
gia ban. Riéng véi cac trang trai, méc du gia
sut gidm theo thi trudng song nhd cac méi
quan hé lau dai véi nguoi tiéu thu ma ho van
¢6 thé ban dudc san pham.

Thay déi quy mé chdn nudi cia ho va
trang trai tai thi tran Van Giang

Theo 1y thuyét vé hanh vi ctia ngudi san
xudt, khi gi4d san phdm giam thi quy mo
chan nubi sé giam. Tuy nhién, trong trudng
hdp nay ting xi cia ngudi chin nudi khong
hoan toan theo qui luat trén va khong giéng
nhau d6i véi cac ho chin nuéi 6 cac hinh
thic va quy mo khac nhau. Trong khi cac ho
chan nudi cÂ6 xu huộng gidm quy mo tix 12%-
16% so v6i ndm 2007 (khoang 7 con vội quy
moộ vira, 20 con vội quy mo 16n) thi cac trang
trai lai c6 xu huéng tédng quy mo6 dan lgn 1én
hon 300 con vao niam 2008, tiic ting khodng
35 % so v6i ndm 2007 (Bang 2).
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Bang 1. Théng tin chung vé miu diéu tra

o Trang trai Ho6
Chi tiéu
(n=15) (n=45)
1. % cha ho la nam gidi 100 100
2. Tudi chd hod (nam) 36,5 39,7
3. S6 nam di hoc binh quan ctda chu trang trai’/hd 10,26 8,12
4.S6 NK BQ/trang trai hodc ho 4.8 4,8
5. S6 LB/ trang trai ho&c ho 2,4 2,6
6. % trang trai’hd chan nudi két hop trong VAC 100 0
7. Dién tich chan nudi (m?) 376,6 156,4
Trong do6, % dién tich dwoc xay dwng kién cbd 80 72
8. Boéng gép cla chan nudi lon vao tng gia tri san xuét nam 2008 (%) 93,82 93,54

Nguon: Tong hop tir s6 liéu diéu tra, 2009

Bang 2. Thay d6i quy mé san xuit ciia ngudi chan nubi
tai thi tran Van Giang nam 2008 so v&i 2007

(Tinh binh qudn cho ho diéu tra trong ting ndm)

Nam 2007 Nam 2008 So sanh (2008 voi 2007)
Dién giai sé Trong sé Trong Sé con Trong lwgng
con lwong con lwong " % " %
HO quy mo vira (n =3 4) 57,5 97,94 50,56 99,85 -6,94" 121 1,91 195
Ho6 quy mé lon (n = 11) 118,18 96,36 98,64 98,18 -19,55"  -16,5 1,82* 1,89
Trang trai (n = 15) 243,33 93,00 328 98,67 84,67 34,8 5,67 6,09

Nguén: Tong hop tir s6 liéu diéu tra, 2009, Trong heong binh quan (kg/con) xudt chuong
Ghi chu: *** ** vya *: ¢6 y nghia thong ké ¢ mirc 1%, 5% va 10% twong iing

Viée thay d6i quy mé déi véi cae hd san
xuét thuong dé hon va nhanh chéng hon do
s6 dau lon/lia nhoé hon. Bén canh d6, cac ho
ciing khong c6 cac hgp déng chin nudi véi
ngudi mua buén hay cd s6 ché bién nén kha
linh hoat trong thay d6i quy mo. Ngoai ra
con mot yéu t6 nita 1a tam 1y sg rai ro cua ho
chin nudi nhé thudng cao hon, nén khi thi
truong bién dong, chu hd cé ting xti nhanh
nhét dé giam nguy co d6i méit véi rui ro.

0 moét thai cuc khac, cac trang trai gia
tang dang ké quy mé6 dan lgn so v6i nim
2007 va duong nhu day 1a mot nghich ly.
Tuy nhién c6 hai 1y do co ban dang sau d6 la
(1) ndam 2007 14 ndm kha thanh coéng véi
ngudi chén nudi nén c6 10 trong sd 15 trang
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trai dau tu thém vao trang thiét bi, chuéng
trai chin nuéi cho nam 2008, béi vay néu cét
giam quy mo6 dong nghia chi phi khau
hao/100 kg thit hoi sé tang; va (i1) ngoai
chin nudi lgn, cac trang trai con két hgp
nuodi cAd va lam vuon, véi phan chuéng si
dung cho c4 &n va lam phan bén, va san
phdm tit vuon hé trg chan nudi, do d6 tan
dung dau vao cho ao va vuon, viéc cit giam
quy mé chan nudi déng nghia véi tang chi
phi dau vao cho hai hoat déng con lai va
giam thu nhap. Cha cac trang trai, do da
dang héa dude san xuit nén phan tan dudc
rui ro trong chan nudi lgn hon 1a cac ho. Do
vay, v6i cung thay d6i bat lgi cia thi trudng,
cic trang trai van c6 phuong an giadm rui ro.
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Ngoai ra, cac trang trai déu c6 méi lién két
kha chit ché véi tdc nhan tiéu thu (nguci
mua budn va cd sd ché bién) nén gidm nguy
cd thiét hai do dién bién dich bénh va thi
truong so véi cac ho.

Thay déi giong lon st dung. Hai giong
lon phd bién st dung tai thi trdn Van Giang
14 giéng siéu nac va lgn lai F,. Mic du gia
lon hoi giam song gia con giong hau nhu
khong giam vao thoi diém ddu nam 2008, va
chénh léch gia thit hoi gitia hai giéng nay
khong dang ké so véi chénh léch con giéng,
trong khi d6 gidng lon siéu nac yéu cau ky
thuat va diéu kién cham séc t6t hon. Theo
khao sat, gia lgn hoi cua giong F, dudc ban
ra bang khoang 87% gia lgn siéu nac, song
con gidng lon siéu nac dat gdn gdp 3 lan
giong F,. Bdi vay trong mau diéu tra c6 4 hd
va 2 trang trai dd chuyén ti giéng siéu nac
sang lgn F;.

Thay doéi ky thudt cho dn. Cung véi su
sut giam gia lgn hoi 13 su gia téang nhanh
chéng cta giad cam chan nudi, diéu nay
khuyén khich ngudi chin nudi thuc hién cac
bién phap gidm chi phi. C6 hai dang cho &n
dudc cac ho ap dung la cam vién (ddm déc, an
thdng) va cam tron (duge lam tit cam dam
dic, ngd va mach, theo ty 18 ngd + mach:
Cam vién thuong 1a 1a 3:1). Cho &n bang cam
tron sé giam chi phi song té6n nhiéu céng lao
dong hon. Diéu tra cho thay cé 6/15 hd chin
nudi va 1/10 trang trai chuyén hoan toan tit
st dung cAm vién sang cam tron nham cat
giam chi phi. Cac trang trai con lai khong
thay d6i dugc do han ché vé lao dong (khéng

¢6 lao dong thué thuong xuyén).

Tdng chi phi chan nuéi. Mac du ap dung
cac bién phap giam chi phi thtc &n (von
chi€m 65% - 70% t6éng chi phi san xuét),
ngudi chin nudi cing khong tranh khai viéc
tédng gia thanh san xuat. Gia thanh san xuit
100 kg thit Ign hoi ndm 2008 cao hon nam
2007 ti 9,4% (quy mo vira) t61 13,3% (quy mo
16n). Gia thanh san xuat clia trang trai thap
nhat do tan dung lgi thé quy mé va két hop
trong m6 hinh VAC (Bang 3).

Giam thu nhdp tw chan nuéi lon. Gia
ban giam va chi phi diu vao ting da dan dén
thu nhap ti chian nuéi lgn gidm rd rét, nhiéu
ho chin nudi tham chi da 16. Thu nhap (bao
gdm ca yéu t6 ngudn luc ctua gia dinh nhu lao
dong, von, dat) ciia ndm 2008 dat cao nhat &
ho chin nudi 1a 225.000 &/100 ke thit hoi,
con s6 nay that nhat é ho chin nudi quy mo
16n 14 122.000 dong, cht yéu do chi phi ting
va gia ban giam manh hon hai nhém con lai
(Bang 4). Néu tinh cong lao dong gia dinh
nudi trong 3 thang cho mdi lda thi nguoi
chan nuéi dang duge tra céong qua thip cho
stic lao dong ctia minh. Néu tinh toan chi tiét
thi nguoi chan nudi chi c6 thu nhap ti chan
nudi Ign vao ddu nam 2008, vao gifia va cudl
nam da s bi hoa hodc 16 von, trung binh ti
khoang 300.000 - 500.000 d/con. Véi quy mé
mdi ltta cta ho c6 thé téi 50 con va trang
trai c6 thé téi 150-200 con thi cac ho va
trang trai nay c6 thé 16 von t6i hang chuc,
tram triéu déng vao thoi diém gia giam
manh nam 2008.

Bang 3. Gia thanh san xuit trung binh cho 100kg lgn hoi qua hai nidm cta ho
va trang trai tai thi trAn Van Giang nam 2008

DVT: Triéu déng

So sanh (2008 so v&i 2007)

Quy md chan nubi Nam 2007 Nam 2008
Chénh léch A %
H& quy mé vira (n = 34) 2,383 2,608 2,243** 9,411
H& quy mé 16n (n = 11) 2,162 2,450 2,879 13,320
Trang trai (n = 15) 1,635 1,810 1,748 10,687

Nguén: Tong hop tir s6 liéu,dié‘u tra, 2009
Ghi chu: *** ¢6 y nghia thong ké ¢ mirc 1%.
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Bang 4. Thay d6i cia thu nhap trong chin nuéi lon thit tai Van Giang qua nam
2007 va 2008 (Tinh binh quén cho 100 kg lon hoi xudt chuéng)

DVT: Triéu dong

§ § § So sanh? So sanh®
Quy m chan nudi 2‘&;‘; ;“gorg 2%3?6 (2008 so v6i 2007) (2008 so Vi 2007)
At % At %
HG quy m6 viva (n = 34) 0423 0225 0,18 - 0,24*** -5640  -020 - 46,81
H6 quy mé lon (n = 11) 0471 0122 0,10 -0,37*** 7877  -035  -74,110
Trang trai (n = 15) 0487 0206 0,17 -0,32%** -6533  -028  -57,70

Nguén: Téng hop tir s6 liéurdié‘u tra, 2009
Ghi chu: *** co y nghia thong ké o mirc 1%.

“ thu nhdp nam 2008 da diéu chinh lam phat so voi nam 2007, °: chia diéu chinh lam phat

Bang 5. Phuong hudéng chan nudi lgn sau nidm 2008 cua hé chian nuéi
va trang trai tai thi tran Vin Giang (% s6 mau diéu tra)

Phuwong huwéng chan nubi

HO chan nudi lgn (n=45)

Trang trai chan nubi lon (n=15)

1. Tiép tuc nudi
Gilr nguyén quy md
Giam quy mo
Tang quy md

2. BA nudi

3. Khéng ré

71,11 100
11,11 66,7
60,00 0
4,44 333
11,11 0
13,33 0

Nguon: Tong hop ti $6 liéu diéu tra, 2009

Néu xét trén thu nhap thuc té& ti chin
nudi lgn ctia ndm 2008 so véi ndm 2007 da
diéu chinh lam phat thi 1¢i ich ctia ngusi chén
nudi da giam rat nhiéu. So véi nam 2007, thu
nhap ti chin nudi Ign cta ho chan nudi quy
mb 16n gidm gan 80%, ké tiép 1a trang trai véi
65% va ho quy m6 nhd la 56% (Bang 4). Day
thuc su 1a mot khé khian rat 16n d6i véi nguoi
chin nudi. Néu tinh binh quin cid nim 2008,
thu nhép tit chin nuéi lgn cta hd chian nudi
quy mo vira giam hon 12 triéu déng/ho, con s6
nay la 35,85 triéu va 103,6 triéu lan lugt doi
v6l ho chidn nuél quy mé 16n va trang trai.
Trong béi canh ma chan nudi lon tao ra hon
90% téng gia tri san xuét trong kinh t& ho va
trang trai thi ddy la mét tac déng tiéu cuc 16n
t61 nguoi chan nudi tai Vin Giang.

Tdc doéng tdi tdm ly nguoi chdn nuéi.
Nim 2008 thuc su 1a moét nidm “khing
hoang” theo nhu cam nhan ctia hau hét cac
ho va trang trai dugc phong van 6 day. Toan
bd 100% ho va trang trai dudc phdng van
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déu cho biét ho khéng hé nhan biét dugde van
dé thué nhap khau cét giam nhu thé nao va
nguy co sé xay ra nhu thé nao dé c6 thé
chuén bi. Thém vao d6, su gia tang dot bién
cua gia ca thi truong (thtc an chan nubi
cling nhu chi s6 gia tiéu dung) cang lam cho
tac dong tiéu cuc cua viéc giam gia thém
tram trong. Pa s6 cac ho chin nuodi tai thoi
diém nam 2008 vAn muén nudi ti€p (71%),
song c¢6 5 ho quyét dinh sé& bd nudi (11%) va
khoang 13% trong s ho ludng lu khéng biét
tiép theo s& nhu thé nao (Bang 5).

Mic dau cac ho kha dé dit song da phan
van quyét dinh ti€p tuc nudi lgn vi ngoai ra
ho khéng con ngudn thu nhap dang ké nao
khac, va ho van hi vong tinh hinh sé& dugc cai
thién. Tuy nhién, c6 60% ho gidm quy mo
chin nudi va cé 2 ho quyét dinh ting quy mo
chén nudi do hai ho nay cé ngudn thic an
tan dung bén ngoai kha dang ké.

Céac trang trai khong c6 y dinh bo chan
nudi lgn vi hoat dong nay 1a mét phan trong
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hé théng VAC ctia ho, cic chu trang trai kha
tu tin trong cach ho ¢6 thé quan 1y t6t hon dé
bu dip chi phi va chd dgi co hoi thi trudng
tot hon. Ngoai ra ho cling khéong muén mét
cac moéi quan hé véi ngudi mua budn va co s6
ché& bién. Trén thuc t& c6 1/3 trong sb cac
trang trai nay dy dinh tdng quy mo 1én.

4. KIEN NGHI VA GOI Y VE MAT
CHINH SACH

Phan tich trén day cho thdy, cac lo ling
vé nganh chin nudi khi nuéc ta khi gia nhap
WTO thuc sy khéng nim ngoai du doan.
Ngoai chiu anh hudng truc tiép cua viéc
giam gia do cit giam hang rao thué quan,
ngudi chan nudi con chiu anh hudng cta bat
6n trén thi truong khi nén kinh t& hoi nhap
v6i thé giéi. Nguyén nhan do nguyén liéu
dau vao cta cong nghiép thiic 4n gia stc véi
70% nguyén liéu chinh va gin 100% cac chat
phu gia bt c4, bot xuong... dé san xudt thic
an chan nudi déu phai nhap khiu, chua ké
thudc thi y dé phong va chiia bénh cho lon.
Pang lo ngai hon niia 14 dich bénh c6 thé
khién ngudi chan nudi tréng tay, dic biét
dich tai xanh. Méc du trong nam 2008, bénh
tai xanh hau nhu khéng anh hudng t6i nguoi
chin nudi 6 day nhung dich tiéu chay xuit
hién, thudng hay xuat phat ti cac hd chin
nudi nhoé do cac hd chu quan thuc hién cong
tac phong dich khéng t6t va hé théng vé sinh
moi truong chin nudi kém da lay lan sang
cac ho chan nuoi bén canh. Tuy nhién, nguy
co lay lan dich bénh rat 16n con do viéc kiém
soat dich bénh, giét mé va van chuyén lon
thit chua dugc thuc hién tot.

Mac du Bo Tai chinh thuc hién chinh
sach ting thué tré lai (lan thd nhat vao
thang 10-2008 va lan thd hai vao thang 3-
2009) khién lugng thit nhap khiu trong thoi
gian gin day da giadm dang ké. Tuy nhién
thuc t& cho thay, san pham thit lgn san xuét
trong nudc khé c6 kha ning canh tranh véi
hang nhap khiu. Viéc tang thué chi la giai
phap tdc thoi, dén nam 2012 thué nhap

kh4u thit lgn sé phai quay lai mtc 25% nhu
da cam két. Cong thém véi cac khé khian vé
chi phi dau vao cao, dich bénh va chat lugng
san phdm, nganh chin nudi sé d6i mit véi
rat nhiéu khé khin. Va ngudi chan nuéi can
dudc chuéin bi dé c6 thé sin sang véi su
canh tranh véi hang nhap khau. Muén nhu
vay, can c6 su quan tAm va phoi hop dong bo
gitia Bo Nong nghiép va PTNT, chinh quyén
dia phuong va ngudi chian nubi.

e D61 v6i Bo6 Noéng nghiép va PTNT,
chinh quyén dia phuong :

- Can phé bién va khuyén céo t6i ngudi
chan nuéi vé cac thay doi trong chinh sach
lién quan téi san xudt chin nudi cia ho va
trang trai dé gitp ho c6 thé cha déng thay
d6i quy mé dan, ngiing chan nudi hoic hoic
¢6 bién phap d6i phé véi thay ddi bat 10i.

- Can s6m quy hoach ving san xuat
nguyén liéu cho thiic 4n chén nu6i véi gia
thanh th&p, gidm téi da sy phu thudc vao
nhap khau.

- Hb trÂ cho ngudi chian nuội duội hinh
thtic cho phép trong hop xanh nhu dau tu
ha tang néng thon (quy hoach va cong tac xu
1y nudc thai, vé sinh méi trudng), chinh sach
hé trg dao tao, nghién ctiu khoa hoc, dich vu
kiém tra giam sat dich bénh.

- Can chd y dac biét déi véi cac trang
trai, noi c6 1gi thé san xuit quy mé 16n véi
ch&t lugng san phdm déng déu hon, c6 kha
ning di trudc trong viéc canh tranh véi san
pham nhap khéu, déng vai tro nhu dau tau
trong phat trién chian nubi

- Can nang cao tiéu chuén chit lugng
san phdm, x4y dung mot hang rao kiém soét
vé sinh dich t& hop ly gitp kiém soat chat
luong san pham thit xudt nhap khau

- Hb tr¢ hinh thanh céc t6 hgp tac san
xuét va tiéu thu san phdm cho cac hd chan
nudi nhd, béi vi vé 1au dai san pham caa ho
sộ kho cÂ6 kha ning canh tranh vội san phdm
nhap khau vé gia, chit lugng va thuong
hiéu, trong boi canh ngudi tiéu dung ngay
cang doi hoéi khit khe hon va quan tam
nhiéu hon t6i chat lugng.
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- C6 ché tai va t6 chtic thuc hién quyét
liét trong céng tac phong chéng, trong dich
va sau dich cho ngudi chan nuéi, déc biét can
chi y tac nhan nguséi mua bubén va van
chuyén — mot trong nhiing nguén gay lay lan
dich bénh va c6 bién phap quan ly chit ché
chian nudi nho 1é vi nguy cd ngdy ra dich
bénh tit day rat cao.

e D61 v6i ngudi chén nudi can quan tam
dén mot s6 van dé sau :

- Thuc hién nghiém tidc cong tac phong
chiita bénh va cac quy dinh vé kiém soat dich
bénh trude, trong va sau dich.

- Thuc hién t6t cong tac vé sinh va xi 1y
tot chat thai tir chin nubi

- Chu dong tao cac méi lién két bén viing
v6i ngudi cung cip dau vao va dic biét véi
ngudi tiéu thu san phdm nhu thuong lai, co
sG ché& bién.

- Nang cao trach nhiém va y thic trong
san xuit thit lon, tién t6i cung cap thit lon
sach nham nang cao chit lugng san pham.

- Tan dung va két hgp to1 da gitia chan
nudi va trong trot, nudi trong thiy san theo
hé théng VAC.

5. KET LUAN

Thué nhap khéu cé thé duge st dung
nhu mdt cong cu diéu tiét thi truong, giam
stic ép ctia ngudn cung ndi dia, ap luc tang
gia va bao vé& nguoi tiéu dung. Viéc can
nhéc 1lgi ich ctia déng thai nay déi véi mat
mat cia ngudi san xuit 1a can thiét, dic
biét khi khu vuc san xuat nay dic trung boi
s6 dong ngudi chan nudi nhd, d& bi tén
thuong do bién dong cta thi thuong. Viéc
cit giam chinh sach thué thit lgn nhap
khéu trong ddu nam 2008 mic du da gép
phan binh én thi trudng, giam mtc tang cta
chi s6 gia tiéu dung, song ddi lai, ngudi
ch#n nudi da phai ganh chiu.

Phan tich tac déng cta viéc cit giam
thué nhap khdu nay t6i hoé chian nudi &
huyén Vian Giang, tinh Hung Yén cho thiy,
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ngudi chian nuéi phan tng kha khac nhau
trong viéc thay d6i quy mé san xuét, trong
d6 cac ho chin nudi gidm han quy md, con
cic trang trai tdng quy mé. Diéu nay phu
thudc vao dau tu tai san c6 dinh, su tuong
tac trong hé thong san xuit néng nghiép cua
nguoi chin nudi, cac lién két trong san xuit
va tiéu thuy, va su chap nhan rui ro cia ngudsi
chan nuéi. Ngusi chidn nudi cling ¢6 xu
hudng thay d6i ky thuat cho &n dé tiét kiém
chi phi, va mét phan chuyén sang st dung
con giong ré hon va yéu cau ky thuat thap
hon. Thuc trang gia dau ra giam va gia dau
vao tang da anh hudng khong tét t6i tam ly
ngudi chin nudi, khi ma ho chua thuc sy cé
tinh than chuéin bi. Thu nhap tit chan nudi
lon ndm 2008 d& gidm manh tit 50% - 80% so
v6i nam 2007. Nhiéu ho va trang trai thuc
su 16 nang, nhung van phai tiép tuc chan
nudi vi rang budc nguodn luc san xuat va co
héi viéc lam khac khong cé.

Tuy vay, dong thai cit giam thué nhap
khéu cac san pham thit trong thdi gian qua
ciing d84 minh ching mot diéu rang stc
canh tranh cta nganh chin nudi ctia nudc
ta thdp trong mot cude canh tranh khong
cAn stc v6i san phdm ngoai nhap. Piéu nay
c6 1& 1a tiéng chudng canh bao cho nganh
chan nudi cia nude ta phai gdp rit thay déi
dé c6 thé giup ngudi chian nudi ding viing
duge trong thoi gian rat ngin téi, khi ma
chiing ta phai cit giam thué& nhap khau thit
lgn xudng 25% theo cam ké&t cia WTO. Trén
co s6 phan tich thuc trang tac dong ban dau
cia viéc cit giam thué nhap khdu nim
2008 va trong pham vi cho phép, nghién
ctiu da dua ra mot s6 khuyén nghi va goi y
vé miét chinh sich d6i véi Nha nude, Bo
Néng nghiép va PTNT, chinh quyén dia
phuong va ngudi chin nudi, tap trung lam
thé& nao dé c6 thé gitp ngudi chan nudi san
xudt c6 hiéu qua hon, nang cao stic canh
tranh cho san pham thit lgn, va bao vé ho
trong nhiing tinh huéng khin cdp ma
khoéng vi pham cac diéu khoan caa WTO.
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TÓM TẮT


Việc giảm thuế nhập khẩu thịt trước lịch trình cam kết với WTO của Việt Nam vào năm 2008 cùng với sự gia tăng nhanh chóng của giá cả và dịch bệnh đã đưa người chăn nuôi vào hoàn cảnh khó khăn. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động kinh tế của các thay đổi bất lợi này tới người chăn nuôi và đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách. Số liệu điều tra 45 hộ chăn nuôi và 15 trang trại năm 2009 tại huyện Văn Giang, Hưng Yên cùng với thống kê mô tả, so sánh với t - test cho thấy, người chăn nuôi đã có những ứng xử khá khác biệt trong điều chỉnh quy mô, tuy nhiên có xu hướng thay đổi kỹ thuật cho ăn và giống nhằm tiết kiệm chi phí. Phân tích cho thấy thu nhập từ chăn nuôi lợn đã giảm từ 45% - 75% theo giá trị danh nghĩa và từ 55% - 80% theo giá trị điều chỉnh lạm phát, trong khi thu nhập từ chăn nuôi lợn chiếm hơn 90% tổng thu nhập của hộ. Việc giảm thuế nhập khẩu, bên cạnh tác động tiêu cực tới người chăn nuôi, còn là cảnh báo cho ngành nông nghiệp. Các khuyến nghị và gợi ý về mặt chính sách được đưa ra nhằm giúp người chăn nuôi Việt Nam “chuẩn bị” tốt hơn cho một cuộc cạnh tranh gay gắt từ năm 2012.


Từ khóa: Người chăn nuôi lợn, tác động kinh tế, Văn Giang.


SUMMARY


Reduction of import tax on meat (including pork) earlier than the schedule committed to WTO in 2008, with high inflation and diseases in Vietnam had put pig raisers in difficult situation. The study aimed at assessing economic impact of these changes on pig raisers and propose some recommendations and policy implications. Data was collected from interviews with 45 pig smallholders and 15 pig farms in Van Giang District, Hung Yen in 2009. Descriptive and comparative statistics with t-test was employed. The results show that pig raisers had different responses to the adverse change in term of rescaling of production. However pig raisers had changed farming practices and use of breeds to reduce cost.  On average, income from pig production (accounting for about 90% total farm household income) was reduced by from 45% - 75% and 55% - 80% in 2008 as compared to 2007, by nominal and real terms, respectively. The tax reduction, in one hand had negative impact on pig raiser; in other hand put an alarm on Vietnam’s agriculture sector. Recommendation and policy implications were drawn, for a “better prepared” Vietnamese pig raisers before a stiff competition in the coming time, especially after 2012.


Key words: Economic impact, pig raiser, Van Giang.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã được thảo luận rất nhiều trên các diễn đàn, trong đó nông nghiệp vẫn là tâm điểm của sự quan tâm. Khu vực chăn nuôi tạo ra gần 1/3 trong tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp dường như chịu nhiều biến động hơn so với các khu vực sản xuất nông nghiệp khác do  sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trong nước hạn chế và đặc biệt là trợ cấp của các nước xuất khẩu vào Việt Nam. Một trong những cam kết của Việt Nam với WTO là giảm thuế nhập khẩu thịt, trong đó đến năm 2012, thuế nhập khẩu thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh phải giảm còn 25%. Tuy nhiên, mức thuế này trên thực tế đã giảm xuống còn 20% vào năm 2008. 


Huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có ngành chăn nuôi lợn khá phát triển và là một trong những nguồn thu nhập chính của nông dân. Người chăn nuôi cũng không nằm ngoài tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu này. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và tính thời sự của vấn đề, nghiên cứu này được thực hiện với hai mục tiêu chính: (i) Đánh giá tác động của chính sách cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đối với người chăn nuôi tại huyện Văn Giang, (ii) Đề xuất một số gợi ý về mặt chính sách nhằm giúp người chăn nuôi nâng cao được sức cạnh tranh sản phẩm thịt lợn trong thời kỳ hội nhập.


2. Phương pháp nghiên cứu


Thị trấn Văn Giang được chọn là điểm nghiên cứu vì đây là một trong những khu vực có quy mô chăn nuôi với số đầu lợn lớn nhất huyện (năm 2008 đóng góp 38% tổng giá trị sản xuất của thị trấn) và là nơi chăn nuôi lợn thịt phát triển khá sớm so với một số xã khác trong huyện.


Số liệu thứ cấp được thu thập tại Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phòng Thống kê thị trấn Văn Giang. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua sử dụng bảng câu hỏi cấu trúc phỏng vấn 60 người chăn nuôi tại thị trấn Văn Giang, bao gồm 45 hộ chăn nuôi (chia ra hai quy mô: quy mô vừa từ 30-100 con/hộ/năm; quy mô lớn trên 100 con/năm) và 15 trang trại. Ngoài ra, thảo luận nhóm cũng được tiến hành với hộ chăn nuôi và cán bộ hợp tác xã nông nghiệp. 


Số liệu được xử lý thông qua phương pháp thống kê mô tả và thống kê so sánh các số bình quân, sử dụng t-test để kiểm định sự khác biệt cho giá trị trung bình. Hạch toán chi phí và kết quả sản xuất cũng được sử dụng trong cả hộ và trang trại chăn nuôi, với thu nhập cuối cùng bao gồm cả công lao động gia đình. Đánh giá tác động trước và sau được thực hiện với năm 2007 và năm 2008, việc so sánh thu nhập từ chăn nuôi lợn năm 2008 so với 2007 được điều chỉnh với tốc độ lạm phát của năm 2008 là 23% (GSO, 2008). 


Trong khung phân tích tác động có cả yếu tố lạm phát, vì đây là một trong những biến số vĩ mô chịu ảnh hưởng của quá trình hội nhập và có ảnh hưởng tới người chăn nuôi (Hình 1). Do một số hạn chế, nghiên cứu không đi sâu vào các yếu tố như dịch bệnh, cơ sở hạ tầng, v.v... ảnh hưởng tới thị trường và hành vi của người chăn nuôi.




Hình 1. Khung phân tích tác động của một số thay đổi vĩ mô
tới thu nhập của người chăn nuôi


3. Kết quả nghiên cứu


3.1. Biến động trong môi trường kinh tế
       vĩ mô đối với ngành chăn nuôi


Lạm phát gia tăng. Hội nhập kinh tế cũng có nghĩa nền kinh tế sẽ nhạy cảm hơn với biến động trên thị trường thế giới. Đầu năm 2008 cùng với giá lương thực và nguyên liệu tăng cao trên thế giới cũng ảnh hưởng tới Việt Nam qua nhập khẩu (Phan Thị Cúc, 2009). Từ giữa năm 2007 đến tháng 6/2008, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Giá ngô 6 tháng đầu năm 2008 đã tăng 18,7% so với 6 tháng đầu năm 2007, khô dầu đậu tương tăng 80%, lysine tăng 27,7%. Trước sự gia tăng nhanh chóng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2008/NĐ-CP quy định 14 mặt hàng được đưa vào danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá, trong đó có thuốc thú y và một số loại thức ăn chăn nuôi như ngô, đậu tương, và khô dầu đậu tương. Giá cám sau đó ổn định hơn từ tháng 7/2008 tới cuối năm.


Cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn. Vào thời điểm cuối năm 2007, Việt Nam bắt đầu rơi vào tình trang lạm phát cao, với chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2007 tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. áp lực của lạm phát gia tăng cùng với nguồn cung nông sản trong nước hạn chế (giá lương thực thực phẩm tăng do cầu lương thực thế giới tăng và bệnh

dịch) trong bối cảnh cầu thịt cho Tết 2008 tăng. Để kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 106 ngày 20-12-2007, giảm thuế nhập khẩu ở các mặt hàng thịt sớm hơn lộ trình và mức thuế cam kết với WTO. Trong đó, theo cam kết, đến 2012 Việt Nam mới phải cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn xuống 25%. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu thịt lợn đã giảm từ 30% xuống 20% năm 2008, tức là nhanh hơn so với lộ trình cam kết.


Việc cắt giảm thuế nhập khẩu đã làm cho khối lượng thịt lợn nhập khẩu tăng nhanh. Số liệu 8 tháng đầu năm 2008 cho thấy, khối lượng thịt đông lạnh nhập khẩu đã tăng gấp gần 3 lần so với cả năm 2007. Cụ thể, khối lượng thịt lợn và nội tạng nhập năm 2007 chưa đầy 500 tấn, nhưng 8 tháng đầu năm 2008 đã tăng đột biến lên 8.612 tấn, tăng hơn 18 lần so với năm 2007, trị giá 12,5 triệu USD (Báo Kinh tế nông thôn, 2008). Cùng với đó là giá một số loại sản phẩm khác như gà nhập khẩu cũng thấp hơn nhiều so với gà nội địa khiến giá thịt lợn trong nước giảm. Theo báo cáo ngành hàng thịt của Trung tâm Thông tin (Bộ Nông nghiệp & PTNT), giá thịt lợn hơi phổ biến ở các tỉnh phía Bắc từ mức 32.000 - 36.000 đ/kg (tháng 6/2008) giảm xuống còn 26.000 -30.000 đ/kg (tháng 9/2008), có nơi giảm dưới 25.000 đ/kg như ở Thái Nguyên (Hình 2)........ 
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Hình 2. Giá bán buôn lợn hơi tại một số tỉnh năm 2008 


      Nguồn: Báo cáo ngành hàng thịt lợn năm 2008.


Trước tình hình này, Chính phủ đã có Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC ngày 5/8/2008 giảm thuế với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Vào thời điểm tháng 10/2008, giá các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới và trong nước đang xuống thấp, ví dụ như giá CIF khô đậu tương giao sau 2 tháng được chào bán 325 - 330 USD/tấn (so với tháng 6 là 580 USD/tấn), giá ngô 14% độ ẩm giao hàng tại kho là 3.400 - 3.600 đồng/kg so với tháng 6 là 5.200 đồng/kg… và giá thức ăn chăn nuôi đã giảm 7 - 10% so với thời điểm tháng 6, nhưng vẫn còn ở mức cao so với giá lợn hơi đang ở mức thấp. Tình trạng này đã đẩy nhiều người chăn nuôi tới bờ vực phá sản. Chỉ trong hai tháng 8 và 9 năm 2008, có khoảng 30% số trang trại chăn nuôi lớn trong nước tạm ngừng thả nuôi do giá lợn hơi giảm xuống ngang bằng, thậm chí thấp hơn giá thành sản xuất (Báo cáo ngành hàng thịt lợn, 2008). 


3.2. Tác động của chính sách thuế nhập
       khẩu thịt lợn tới người chăn nuôi 
       lợn thịt tại Văn Giang


Thông tin chung về các hộ và trang trại chăn nuôi. 


Chủ hộ tham gia phỏng vấn và cung cấp thông tin là nam giới (100%), với tuổi bình quân khá trẻ, với trang trại là 36,5 và hộ chăn nuôi là 39,7 (Bảng 1). Trung bình các chủ trang trại có hơn 10 năm đi học, cao hơn so với các chủ hộ chăn nuôi. 


Không có sự khác biệt đáng kể trong quy mô nhân khẩu và lao động giữa các hộ và trang trại. Toàn bộ các trang trại kết hợp chăn nuôi lợn với vườn và ao trong hệ thống VAC, trong khi đó không có hộ chăn nuôi nào thực hiện mô hình này. Trung bình một trang trại có 376,6m2 dành cho chăn nuôi lợn, lớn hơn gấp 2 lần quy mô của hộ, trong đó diện tích được xây dựng kiên cố chiếm 80% (trang trại) và 72% (hộ chăn nuôi). Không có trang trại hay hộ chăn nuôi nào thuê lao động thường xuyên mà dựa hầu hết vào lao động gia đình. Chăn nuôi lợn tạo ra khoảng 93% tổng giá trị sản xuất của cả hộ chăn nuôi và trang trại năm 2008 (Bảng 1).


Thay đổi giá bán lợn hơi của người chăn nuôi


Theo điều tra, mức giá lợn hơn xuất chuồng bình quân các hộ và trang trại bán được dao động 3,0 - 3,1 triệu đồng/tạ vào năm 2007 và giảm xuống còn từ 2,7 - 2,8 triệu đồng/tạ  vào năm 2008. Giá bán lợn hơi của trang trại cao hơn của các hộ khoảng 50.000 - 100.000 đồng/tạ song sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Năm 2008, giá thịt hơi người chăn nuôi nhận được thấp hơn năm 2007  từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/tạ. Chênh lệch giá bán qua hai năm lớn nhất đối với nhóm hộ chăn nuôi quy mô lớn (giảm trung bình tới 220.000 đồng/tạ) do quy mô đàn lớn và chưa có mối liên kết chặt chẽ với thương lái nên việc tiêu thụ sản phẩm rất phụ thuộc vào biến động của thị trường. Nhiều hộ không bán được, kéo dài thời gian nuôi, dẫn đến trọng lượng lợn tăng và giảm giá bán. Riêng với các trang trại, mặc dù giá sụt giảm theo thị trường song nhờ các mối quan hệ lâu dài với người tiêu thụ mà họ vẫn có thể bán được sản phẩm.


Thay đổi quy mô chăn nuôi của hộ và trang trại tại thị trấn Văn Giang


Theo lý thuyết về hành vi của người sản xuất, khi giá sản phẩm giảm thì quy mô chăn nuôi sẽ giảm. Tuy nhiên, trong trường hợp này ứng xử của người chăn nuôi không hoàn toàn theo qui luật trên và không giống nhau đối với các hộ chăn nuôi ở các hình thức và quy mô khác nhau. Trong khi các hộ chăn nuôi có xu hướng giảm quy mô từ 12%-16% so với năm 2007 (khoảng 7 con với quy mô vừa, 20 con với quy mô lớn) thì các trang trại lại có xu hướng tăng quy mô đàn lợn lên hơn 300 con vào năm 2008, tức tăng khoảng 35 % so với năm 2007 (Bảng 2).

Bảng 1. Thông tin chung về mẫu điều tra


		Chỉ tiêu

		Trang trại


(n=15)

		Hộ


(n=45)



		1. % chủ hộ là nam giới

		100

		100



		2. Tuổi chủ hộ (năm)

		36,5

		39,7



		3. Số năm đi học bình quân của chủ trang trại/hộ

		10,26

		8,12



		4.Số NK BQ/trang trại hoặc hộ

		4,8

		4,8



		5. Số LĐ/ trang trại hoặc hộ

		2,4

		2,6



		6. % trang trại/hộ chăn nuôi kết hợp trong VAC

		100

		0



		7. Diện tích chăn nuôi (m2)


    Trong đó, % diện tích được xây dựng kiên cố

		376,6


80

		156,4


72



		8. Đóng góp của chăn nuôi lợn vào tổng giá trị sản xuất năm 2008 (%)

		93,82

		93,54





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009


Bảng 2. Thay đổi quy mô sản xuất của người chăn nuôi
tại thị trấn Văn Giang năm 2008 so với 2007 


(Tính bình quân cho hộ điều tra trong từng năm)

		Diễn giải

		Năm 2007 

		Năm 2008 

		So sánh (2008 với 2007)



		

		Số
con

		Trọng lượng

		Số
con

		Trọng lượng

		Số con

		Trọng lượng



		

		

		

		

		

		+-

		%

		+-

		%



		Hộ quy mô vừa (n =3 4)

		57,5

		97,94

		50,56

		99,85

		- 6,94**

		-12,1

		1,91**

		1,95



		Hộ quy mô lớn (n = 11)

		118,18

		96,36

		98,64

		98,18

		- 19,55**

		-16,5

		1,82*

		1,89



		Trang trại (n = 15)

		243,33

		93,00

		328

		98,67

		84,67***

		34,8

		5,67**

		6,09





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009, Trọng lượng bình quân (kg/con) xuất chuồng
        Ghi chú: ***, **, và *: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10% tương ứng


Việc thay đổi quy mô đối với các hộ sản xuất thường dễ hơn và nhanh chóng hơn do số đầu lợn/lứa nhỏ hơn. Bên cạnh đó, các hộ cũng không có các hợp đồng chăn nuôi với người mua buôn hay cơ sở chế biến nên khá linh hoạt trong thay đổi quy mô. Ngoài ra còn một yếu tố nữa là tâm lý sợ rủi ro của hộ chăn nuôi nhỏ thường cao hơn, nên khi thị trường biến động, chủ hộ có ứng xử nhanh nhất để giảm nguy cơ đối mặt với rủi ro.


ở một thái cực khác, các trang trại gia tăng đáng kể quy mô đàn lợn so với năm 2007 và dường như đây là một nghịch lý. Tuy nhiên có hai lý do cơ bản đằng sau đó là (i) năm 2007 là năm khá thành công với người chăn nuôi nên có 10 trong số 15 trang trại đầu tư thêm vào trang thiết bị, chuồng trại chăn nuôi cho năm 2008, bởi vậy nếu cắt giảm quy mô đồng nghĩa chi phí khấu hao/100 kg thịt hơi sẽ tăng; và (ii) ngoài chăn nuôi lợn, các trang trại còn kết hợp nuôi cá và làm vườn, với phân chuồng sử dụng cho cá ăn và làm phân bón, và sản phẩm từ vườn hỗ trợ chăn nuôi, do đó tận dụng đầu vào cho ao và vườn, việc cắt giảm quy mô chăn nuôi đồng nghĩa với tăng chi phí đầu vào cho hai hoạt động còn lại và giảm thu nhập. Chủ các trang trại, do đa dạng hóa được sản xuất nên phân tán được rủi ro trong chăn nuôi lợn hơn là các hộ. Do vậy, với cùng thay đổi bất lợi của thị trường, các trang trại vẫn có phương án giảm rủi ro. Ngoài ra, các trang trại đều có mối liên kết khá chặt chẽ với tác nhân tiêu thụ (người mua buôn và cơ sở chế biến) nên giảm nguy cơ thiệt hại do diễn biến dịch bệnh và thị trường so với các hộ.


Thay đổi giống lợn sử dụng. Hai giống lợn phổ biến sử dụng tại thị trấn Văn Giang là giống siêu nạc và lợn lai F1. Mặc dù giá lợn hơi giảm song giá con giống hầu như không giảm vào thời điểm đầu năm 2008, và chênh lệch giá thịt hơi giữa hai giống này không đáng kể so với chênh lệch con giống, trong khi đó giống lợn siêu nạc yêu cầu kỹ thuật và điều kiện chăm sóc tốt hơn. Theo khảo sát, giá lợn hơi của giống F1 được bán ra bằng khoảng 87% giá lợn siêu nạc, song con giống lợn siêu nạc đắt gần gấp 3 lần giống F1. Bởi vậy trong mẫu điều tra có 4 hộ và 2 trang trại đã chuyển từ giống siêu nạc sang lợn F1.  

Thay đổi kỹ thuật cho ăn. Cùng với sự sụt giảm giá lợn hơi là sự gia tăng nhanh chóng của giá cám chăn nuôi, điều này khuyến khích người chăn nuôi thực hiện các biện pháp giảm chi phí. Có hai dạng cho ăn được các hộ áp dụng là cám viên (đậm đặc, ăn thẳng) và cám trộn (được làm từ cám đậm đặc, ngô và mạch, theo tỷ lệ ngô + mạch : Cám viên thường là là 3:1). Cho ăn bằng cám trộn sẽ giảm chi phí song tốn nhiều công lao động hơn. Điều tra cho thấy có 6/15 hộ chăn nuôi và 1/10 trang trại chuyển hoàn toàn từ sử dụng cám viên sang cám trộn nhằm cắt giảm chi phí. Các trang trại còn lại không thay đổi được do hạn chế về lao động (không 


có lao động thuê thường xuyên).


Tăng chi phí chăn nuôi. Mặc dù áp dụng các biện pháp giảm chi phí thức ăn (vốn chiếm 65% - 70% tổng chi phí sản xuất), người chăn nuôi cũng không tránh khỏi việc tăng giá thành sản xuất. Giá thành sản xuất 100 kg thịt lợn hơi năm 2008 cao hơn năm 2007 từ 9,4% (quy mô vừa) tới 13,3% (quy mô lớn). Giá thành sản xuất của trang trại thấp nhất do tận dụng lợi thế quy mô và kết hợp trong mô hình VAC (Bảng 3).


Giảm thu nhập từ chăn nuôi lợn. Giá bán giảm và chi phí đầu vào tăng đã dẫn đến thu nhập từ chăn nuôi lợn giảm rõ rệt, nhiều hộ chăn nuôi thậm chí đã lỗ. Thu nhập (bao gồm cả yếu tố nguồn lực của gia đình như lao động, vốn, đất) của năm 2008 đạt cao nhất ở hộ chăn nuôi là 225.000 ®/100 kg thịt hơi, con số này thất nhất ở hộ chăn nuôi quy mô lớn là 122.000 đồng, chủ yếu do chi phí tăng và giá bán giảm mạnh hơn hai nhóm còn lại (Bảng 4). Nếu tính công lao động gia đình nuôi trong 3 tháng cho mỗi lứa thì người chăn nuôi đang được trả công quá thấp cho sức lao động của mình. Nếu tính toán chi tiết thì người chăn nuôi chỉ có thu nhập từ chăn nuôi lợn vào đầu năm 2008, vào giữa và cuối năm đa số bị hòa hoặc lỗ vốn, trung bình từ khoảng 300.000 - 500.000 đ/con. Với quy mô mỗi lứa của hộ có thể tới 50 con và trang trại có thể tới 150-200 con thì các hộ và trang trại này có thể lỗ vốn tới hàng chục, trăm triệu đồng vào thời điểm giá giảm mạnh năm 2008.


Bảng 3. Giá thành sản xuất  trung bình cho 100kg lợn hơi qua hai năm của hộ
và trang trại tại thị trấn Văn Giang năm 2008


 ĐVT: Triệu đồng


		Quy mô chăn nuôi

		Năm 2007

		Năm 2008

		So sánh (2008 so với 2007)



		

		

		

		Chênh lệch Δ ±

		%



		Hộ quy mô vừa (n = 34)

		2,383

		2,608

		2,243***

		9,411



		Hộ quy mô lớn (n = 11)

		2,162

		2,450

		2,879***

		13,320



		Trang trại (n = 15)

		1,635

		1,810

		1,748***

		10,687





 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009
          Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 


Bảng 4. Thay đổi của thu nhập trong chăn nuôi lợn thịt tại Văn Giang qua năm 2007 và 2008 (Tính bình quân cho 100 kg lợn hơi xuất chuồng) 


 ĐVT: Triệu đồng


		Quy mô chăn nuôi

		Năm 2007

		Năm 2008

		Năm 2008 a

		So sánha

(2008 so với 2007)

		So sánhb

(2008 so với 2007)



		

		

		

		

		Δ ±

		%

		Δ ±

		%



		Hộ quy mô vừa ( n = 34)

		0,423

		0,225

		0,18

		- 0,24***

		- 56,40

		- 0,20

		- 46,81



		Hộ quy mô lớn ( n = 11)

		0,471

		0,122

		0,10

		- 0,37***

		- 78,77

		- 0,35

		- 74,10



		Trang trại ( n = 15)

		0,487

		0,206

		0,17

		- 0,32***

		- 65,33

		- 0,28

		- 57,70





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009
         Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 
                        a: thu nhập năm 2008 đã điều chỉnh lạm phát so với năm 2007, b: chưa điều chỉnh lạm phát


Bảng 5. Phương hướng chăn nuôi lợn sau năm 2008 của hộ chăn nuôi
và trang trại tại thị trấn Văn Giang (% số mẫu điều tra)


		Phương hướng chăn nuôi

		Hộ chăn nuôi lợn (n=45)

		Trang trại chăn nuôi lợn (n=15)



		1. Tiếp tục nuôi

		71,11

		100



		Giữ nguyên quy mô

		11,11

		66,7



		Giảm quy mô

		60,00

		0



		Tăng quy mô

		4,44

		33,3



		2. Bỏ nuôi

		11,11

		0



		3. Không rõ

		13,33

		0





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009

Nếu xét trên thu nhập thực tế từ chăn nuôi lợn của năm 2008 so với năm 2007 đã điều chỉnh lạm phát thì lợi ích của người chăn nuôi đã giảm rất nhiều. So với năm 2007, thu nhập từ chăn nuôi lợn của hộ chăn nuôi quy mô lớn giảm gần 80%, kế tiếp là trang trại với 65% và hộ quy mô nhỏ là 56% (Bảng 4). Đây thực sự là một khó khăn rất lớn đối với người chăn nuôi. Nếu tính bình quân cả năm 2008, thu nhập từ chăn nuôi lợn của hộ chăn nuôi quy mô vừa giảm hơn 12 triệu đồng/hộ, con số này là 35,85 triệu và 103,6 triệu lần lượt đối với hộ chăn nuôi quy mô lớn và trang trại. Trong bối cảnh mà chăn nuôi lợn tạo ra hơn 90% tổng giá trị sản xuất trong kinh tế hộ và trang trại thì đây là một tác động tiêu cực lớn tới người chăn nuôi tại Văn Giang.


Tác động tới tâm lý người chăn nuôi. Năm 2008 thực sự là một năm “khủng hoảng” theo như cảm nhận của hầu hết các hộ và trang trại được phỏng vấn ở đây. Toàn bộ 100% hộ và trang trại được phỏng vấn đều cho biết họ không hề nhận biết được vấn đề thuế nhập khẩu cắt giảm như thế nào và nguy cơ sẽ xảy ra như thế nào để có thể chuẩn bị. Thêm vào đó, sự gia tăng đột biến của giá cả thị trường (thức ăn chăn nuôi cũng như chỉ số giá tiêu dùng) càng làm cho tác động tiêu cực của việc giảm giá thêm trầm trọng. Đa số các hộ chăn nuôi tại thời điểm năm 2008 vẫn muốn nuôi tiếp (71%), song có 5 hộ quyết định sẽ bỏ nuôi (11%) và khoảng 13% trong số họ lưỡng lự không biết tiếp theo sẽ như thế nào (Bảng 5). 


Mặc dầu các hộ khá dè dặt song đa phần vẫn quyết định tiếp tục nuôi lợn vì ngoài ra họ không còn nguồn thu nhập đáng kể nào khác, và họ vẫn hi vọng tình hình sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, có 60% hộ giảm quy mô chăn nuôi và có 2 hộ quyết định tăng quy mô chăn nuôi do hai hộ này có nguồn thức ăn tận dụng bên ngoài khá đáng kể. 


Các trang trại không có ý định bỏ chăn nuôi lợn vì hoạt động này là một phần trong hệ thống VAC của họ, các chủ trang trại khá tự tin trong cách họ có thể quản lý tốt hơn để bù đắp chi phí và chờ đợi cơ hội thị trường tốt hơn. Ngoài ra họ cũng không muốn mất các mối quan hệ với người mua buôn và cơ sở chế biến. Trên thực tế có 1/3 trong số các trang trại này dự định tăng quy mô lên.


4. kiến nghị và gợi ý về mặt
     chính sách

Phân tích trên đây cho thấy, các lo lắng về ngành chăn nuôi khi nước ta khi gia nhập WTO thực sự không nằm ngoài dự đoán. Ngoài chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc giảm giá do cắt giảm hàng rào thuế quan, người chăn nuôi còn chịu ảnh hưởng của bất ổn trên thị trường khi nền kinh tế hội nhập với thế giới. Nguyên nhân do nguyên liệu đầu vào của công nghiệp thức ăn gia súc với 70% nguyên liệu chính và gần 100% các chất phụ gia bột cá, bột xương... để sản xuất thức ăn chăn nuôi đều phải nhập khẩu, chưa kể thuốc thú y để phòng và chữa bệnh cho lợn. Đáng lo ngại hơn nữa là dịch bệnh có thể khiến người chăn nuôi trắng tay, đặc biệt dịch tai xanh. Mặc dù trong năm 2008, bệnh tai xanh hầu như không ảnh hưởng tới người chăn nuôi ở đây nhưng dịch tiêu chảy xuất hiện, thường hay xuất phát từ các hộ chăn nuôi nhỏ do các hộ chủ quan thực hiện công tác phòng dịch không tốt và hệ thống vệ sinh môi trường chăn nuôi kém đã lây lan sang các hộ chăn nuôi bên cạnh. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn còn do việc kiểm soát dịch bệnh, giết mổ và vận chuyển lợn thịt chưa được thực hiện tốt. 


Mặc dù Bộ Tài chính thực hiện chính sách tăng thuế trở lại (lần thứ nhất vào tháng 10-2008 và lần thứ hai vào tháng 3-2009) khiến lượng thịt nhập khẩu trong thời gian gần đây đã giảm đáng kể. Tuy nhiên thực tế cho thấy, sản phẩm thịt lợn sản xuất trong nước khó có khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Việc tăng thuế chỉ là giải pháp tức thời, đến năm 2012 thuế nhập khẩu thịt lợn sẽ phải quay lại mức 25% như đã cam kết. Cộng thêm với các khó khăn về chi phí đầu vào cao, dịch bệnh và chất lượng sản phẩm, ngành chăn nuôi sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Và người chăn nuôi cần được  chuẩn bị  để có thể sẵn sàng với sự cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Muốn như vậy, cần có sự quan tâm và phối hợp đồng bộ giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương và người chăn nuôi. 


( Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương :


- Cần phổ biến và khuyến cáo tới người chăn nuôi về các thay đổi trong chính sách liên quan tới sản xuất chăn nuôi của hộ và trang trại để giúp họ có thể chủ động thay đổi quy mô đàn, ngừng chăn nuôi hoặc hoặc có biện pháp đối phó với thay đổi bất lợi.


- Cần sớm quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi với giá thành thấp, giảm tối đa sự phụ thuộc vào nhập khẩu.


- Hỗ trợ cho người chăn nuôi dưới hình thức cho phép trong  hộp xanh  như  đầu tư hạ tầng nông thôn (quy hoạch và công tác xử lý nước thải, vệ sinh môi trường), chính sách hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ kiểm tra giám sát dịch bệnh.


- Cần chú ý đặc biệt đối với các trang trại, nơi có lợi thế sản xuất quy mô lớn với chất lượng sản phẩm đồng đều hơn, có khả năng đi trước trong việc cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu, đóng vai trò như  đầu tàu  trong phát triển chăn nuôi


- Cần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xây dựng một hàng rào kiểm soát vệ sinh dịch tễ hợp lý giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm thịt xuất nhập khẩu


- Hỗ trợ hình thành các tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ chăn nuôi nhỏ, bởi vì về lâu dài sản phẩm của họ sẽ khó có khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu về giá, chất lượng và thương hiệu, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn và quan tâm nhiều hơn tới chất lượng.


- Có chế tài và tổ chức thực hiện quyết liệt trong công tác phòng chống, trong dịch và sau dịch cho người chăn nuôi, đặc biệt cần chú ý tác nhân người mua buôn và vận chuyển – một trong những nguồn gây lây lan dịch bệnh và có biện pháp quản lý chặt chẽ chăn nuôi nhỏ lẻ vì nguy cơ ngây ra dịch bệnh từ đây rất cao.


( Đối với người chăn nuôi cần quan tâm đến một số vấn đề sau :


- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chữa bệnh và các quy định về kiểm soát dịch bệnh trước, trong và sau dịch.


- Thực hiện tốt công tác vệ sinh và xử lý tốt chất thải từ chăn nuôi


- Chủ động tạo các mối liên kết bền vững với người cung cấp đầu vào và đặc biệt với người tiêu thụ sản phẩm như thương lái, cơ sở chế biến.


- Nâng cao trách nhiệm và ý thức trong sản xuất thịt lợn, tiến tới cung cấp thịt lợn sạch  nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.


- Tận dụng và kết hợp tối đa giữa chăn nuôi và trồng trọt, nuôi trồng thủy sản theo hệ thống VAC.


5. Kết luận

Thuế nhập khẩu có thể được sử dụng như một công cụ điều tiết thị trường, giảm sức ép của nguồn cung nội địa, áp lực tăng giá và bảo vệ người tiêu dùng. Việc cân nhắc lợi ích của động thái này đối với mất mát của người sản xuất là cần thiết, đặc biệt khi khu vực sản xuất này đặc trưng bởi số đông người chăn nuôi nhỏ, dễ bị tổn thương do biến động của thị thường. Việc cắt giảm chính sách thuế thịt lợn nhập khẩu trong đầu năm 2008 mặc dù đã góp phần bình ổn thị trường, giảm mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, song đổi lại, người chăn nuôi đã phải gánh chịu. 


Phân tích tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu này tới hộ chăn nuôi ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho thấy, người chăn nuôi phản ứng khá khác nhau trong việc thay đổi quy mô sản xuất, trong đó các hộ chăn nuôi giảm hẳn quy mô, còn các trang trại tăng quy mô. Điều này phụ thuộc vào đầu tư tài sản cố định, sự tương tác trong hệ thống sản xuất nông nghiệp của người chăn nuôi, các liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, và sự chấp nhận rủi ro của người chăn nuôi. Người chăn nuôi cũng có xu hướng thay đổi kỹ thuật cho ăn để tiết kiệm chi phí, và một phần chuyển sang sử dụng con giống rẻ hơn và yêu cầu kỹ thuật thấp hơn. Thực trạng giá đầu ra giảm và giá đầu vào tăng đã ảnh hưởng không tốt tới tâm lý người chăn nuôi, khi mà họ chưa thực sự có tinh thần  chuẩn bị. Thu nhập từ chăn nuôi lợn năm 2008 đã giảm mạnh từ 50% - 80% so với năm 2007. Nhiều hộ và trang trại thực sự lỗ nặng, nhưng vẫn phải tiếp tục chăn nuôi vì ràng buộc nguồn lực sản xuất và cơ hội việc làm khác không có.


Tuy vậy, động thái cắt giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm thịt trong thời gian qua cũng đã minh chứng một điều rằng sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi của nước ta thấp trong một cuộc cạnh tranh không cân sức với sản phẩm ngoại nhập. Điều này có lẽ là tiếng chuông cảnh báo cho ngành chăn nuôi của nước ta phải gấp rút thay đổi để có thể giúp người chăn nuôi đứng vững được trong thời gian rất ngắn tới, khi mà chúng ta phải cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn xuống 25% theo cam kết của WTO. Trên cơ sở phân tích thực trạng tác động ban đầu của việc cắt giảm thuế nhập khẩu năm 2008 và trong phạm vi cho phép, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị và gợi ý về mặt chính sách đối với Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương và người chăn nuôi, tập trung làm thế nào để có thể giúp người chăn nuôi sản xuất có hiệu quả hơn, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm thịt lợn, và bảo vệ họ trong những tình huống khẩn cấp mà không vi phạm các điều khoản của WTO.
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